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Tuần 14 - Bài 14
Ngày soạn: 23/ 11/ 2014
Ngày giảng :…./11/2014                                                              TiÕt: 66, 67
Văn bản:
LẶNG LẼ SA PA
                                                                ( Nguyễn Thành Long )
A- Mục tiêu:
    1. Kiến thức: - Giúp học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của các nhân vật trong truyện chủ yếu là nhân vật anh thanh niên trong công việc thầm lặng, trong cách sống và những suy nghĩ, tình cảm trong quan hệ với mọi người.
 - Phát hiện đúng và hiểu được chủ đề của truyện, từ đó hiểu niềm hạnh phúc của con người trong lao động.
 - Nghệ thuật kể chuyện, miêu tả sinh động, hấp dẫn trong truyện.
    2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nắm bắt diễn biến truyện và tóm tắt được truyện. Phân tích được nhân vật trong tác phẩm tự sự. Cảm nhận được một số chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm.
 - KNS : Biết cống hiến, tự hào, hi sinh cho Tổ quốc, quê hương.
    3. Thái độ: Có thái độ đúng đắn đối với lao động, với sự hi sinh thầm lặng của con người. 
B- Chuẩn bị:
    + GV: SGK, SGV, TLTK, tranh ảnh, tư liệu về nhà văn Nguyễn Thành Long.
    + HS: Soạn bài, đọc kĩ VB, sưu tầm tư liệu về nhà văn Nguyễn Thành Long.
C- Phương pháp:
   - Đọc diễn cảm, vấn đáp, trực quan, thuyết trình, phân tích, giảng bình, thảo luận nhóm, tích hợp.
  - KT động não suy nghĩ, KT trình bày 1 phút, cặp đôi chia sẻ suy nghĩ.
 D- Tiến trình giờ dạy: 
    I- Ổn định tổ chức: (1’)
II- Kiểm tra bài cũ: (5’)
   ?) Qua tác phẩm Làng em hiểu gì về người nông dân trong những ngày đầu cuộc kháng chiến chống Pháp?
       - Tình yêu làng gắn liền với tình yêu đất nước, quyết tâm theo kháng chiến, cụ Hồ của họ.
  ?) Phân tích diễn biến tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu của ông theo giặc ? 
    III- Bài mới:
* Giới thiệu bài: (1’)
     Từ những cuộc gặp gỡ với những con người lặng lẽ, bình thường đang làm việc miệt mài cho đất nước ở Sa Pa, qua một chuyến đi, ngỡ là chỉ đi chơi thư giãn, nhưng nhà văn Nguyễn Thành Long đã viết thành một truyện ngắn đặc sắc, dào dạt chất thơ. Nét đặc sắc và chất thơ ấy như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1( 8’)
 * PP vấn đáp, tái hiện, thuyết trình, kt động não.
- GV cho HS trực quan ảnh chân dung Nguyễn Thành Long.
?) Hãy nêu những hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Thành Long?
- 2 HS nêu -> GV bổ sung -> chốt
GV bổ sung: NTLong là cây bút chuyên viết về truyện ngắn và bút kí, đặc biệt là viết về cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc những năm 60 -70 thế kỉ XX. Với phong cách văn xuôi nhẹ nhàng tình cảm, giàu chất thơ và ánh lên vẻ đẹp con người mang ý nghĩa sâu sắc, văn ông có khả năng thanh lọc làm trong sáng tâm hồn khiến chúng ta yêu mến cuộc sống và những người xung quanh.
- Ngoài truyện, bút kí, ông còn làm thơ, viết phê bình văn học.
- Truyện của ông thường trong trẻo và giàu chất thơ.
?) Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm? 
- 2 HS phát biểu, GV chốt:
GV bổ sung: Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” in trong tập “Giữa trong xanh” giản dị, mộc mạc như một ghi chép về cuộc gặp gỡ giữa những con người bình thường mà sâu sắc để lại nhiều suy  nghĩ trong lòng người đọc.
Hoạt động 2 (25’)
* PP: Tổ chức HS hoạt động tiếp nhận TP ban đầu, nêu và giải quyết vấn đề, phân tích, bình giảng, thảo luận nhóm. 
- GV hướng dẫn đọc: Giọng đọc chậm, cảm xúc, lắng sâu.
GV đọc mẫu một đoạn.
GV yêu cầu 4 hs đọc nối tiếp nhau -> HS và Gv nhận xét.
Gọi 2 Hs kể tóm tắt truyện -> nhận xét.
- GV gọi HS giải thích một số từ khó chú thích SGK.
? )Văn bản thuộc thể loại gì? phương thức biểu đạt chính?
- 2 Hs phát biểu, Gv chốt.
?) Đoạn trích có thể chia làm mấy phần? Ý chính mỗi phần?
- Phần 1 (từ đầu đến “kìa anh ta kìa”): giới thiệu cuộc gặp gỡ tình cờ.
- Phần 2 (tiếp đến… “Không có vật gì như thế”): Diễn biến cuộc gặp gỡ.
- Phần 3 (còn lại): Cuộc chia tay cảm động giữa anh thanh niên và đoàn khách.
?) Em có nhận xét gì về cốt truyện và tình huống cơ bản của truyện ngắn?


- Cốt truyện đơn giản: cuộc gặp gỡ tình cờ của mấy người khách trên chuyến xe với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn ở Sa Pa đây chính là tình huống để giới thiệu nhân vật chính qua cái nhìn và ấn tượng của các nhân vật khác đó chính là bức chân dung của nhân vật anh thanh niên.
?) Câu chuyện được kể theo ngôi thứ mấy ? Vì sao em biế ?
HS : Ngôi thứ ba, người kể – tác giả giấu mình.
   ?) Nhân vật chính xuất hiện như thế nào (qua lời kể của ai)? Tác dụng của cách giới thiệu đó?
- Qua lời kể của bác lái xe.
Tình huống gặp gỡ làm quen bất ngờ, thú vị, có tác dụng gieo vào lòng người đọc, các nhân vật ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ, hấp dẫn.
?) Anh thanh niên được giới thiệu và miêu tả như thế nào?
-  Anh thanh niên 27 tuổi
- Trên đỉnh Yên Sơn 2600m
- Người cô độc nhất thế gian
- Làm công tác khí tượng kiểm vật lý địa cầu.
- Tầm vóc nhỏ bé.
?) Những cử chỉ, hành động của anh khi gặp mọi người. Điều đó thể hiện tính cách gì ở anh thanh niên?
- Nét mặt rạng rỡ
- Gói thuốc làm quà cho vợ bác lái xe
- Mừng quýnh vì sách
- Tặng hoa cho cô gái
- Pha trà ngon mời khách.
=> Thể hiện sự cởi mở, chân thành, ân cần, chu đáo của anh thanh niên.
?)Vì sao ông hoạ sỹ lại rất ngạc nhiên khi bước lên cầu thang đất?
  Ông ngạc nhiên khi thấy:
- Một vườn hoa thược dược tươi tốt
- Một căn nhà sạch sẽ với bàn ghế…
- Cuộc đời riêng của anh thu dọn trong góc với một chiếc giường, một bàn học và một giá sách.
- Nuôi gà, vườn thuốc quý, trồng hoa.
?)Thông qua lời kể của anh thanh niên, em hiểu công việc của anh như thế nào?
- Đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất.
- Thường đo mưa: đo xong đổ  nước ra cốc phân ly mà đo.
- Máy nhật quang: ánh nắng mặt trời xuyên qua kính này đốt các mảnh giấy cứ theo mức độ, hình dáng vết cháy mà định nắng.
- Công việc đòi hỏi sự tỷ mỷ, công phu, chính xác.
- Máy Vim nhìn khoảng cách giữa các răng cưa mà đón gió.
- Nhìn gió lay lá hay nhìn trời thấy sao nhoà khuất, sao nào sáng có thể tính được mây, gió.
- Máy nằm dưới sâu kia để đo chấn động vỏ trái đất, lấy con số báo về bằng máy bộ đàm mỗi ngày.
*  Củng cố:(2’)  
       GV và HS hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học. 
* Hướng dẫn học ở nhà và CB cho bài sau: (3’)
- Học bài, đọc lại đoạn trích truyện + Phân tích phần 1.
- Soạn tiếp các câu hỏi ở phần “ Đọc – hiểu văn bản”
  Tiết 2:
* ổn định tổ chức: (1’)                                         
* Kiểm tra bài cũ: (5’) -   Kiểm tra sách vở, bài soạn của HS.
* Bài mới: (26’)
* PP vấn đáp, gợi mở, nêu vấn đề, phân tích, KT động não.
?) Thái độ làm việc của anh thanh niên ra sao? Thông qua lời kể, tâm sự về công việc, chứng tỏ anh thanh niên là người như thế nào?
- Say sưa, dù bất kể thời tiết thế nào cũng không bỏ một ngày, không quên một buổi.
- Làm việc nghiêm túc đúng giờ, tận tâm, tận lực, có ý thức trách nhiệm và kỷ luật cao.
?)Vì sao anh có thể vượt qua những khó khăn, thử thách ấy?
- Anh xác định rõ mục đích công việc mình làm, tìm thấy niềm vui trong công việc, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ, tài năng và sức lực của đất nước.
?) Bắt gặp một đề tài quý, người hoạ sỹ muốn vẽ anh, anh đã thể hiện thái độ như thế nào? Thái độ đó thể hiện đức tính nào?
- Bác đừng mất công về cháu, để cháu giới thiệu với bác ông kỹ sư vườn rau hay nhà nghiên cứu sét 11 năm.
-> Anh là người khiêm tốn, luôn hoà mình vào đội ngũ những người tri thức.
?) Nét đẹp trong tính cách của anh còn được thể hiện ngay cả trong suy nghĩ và quan điểm ra sao?
- Quan niệm về người cô độc:  Khi ta làm việc ta với công việc là đôi.
- Nỗi nhớ người, “thèm người”.
- Vị trí cuộc sống: về ấn tượng mà mỗi con người tạo ra trong cuộc đời anh.
Đó là những suy nghĩ rốt đẹp của một tâm hồn yêu đời, yêu cuộc sống.
?) Thái độ của anh khi kể chuyện ra sao?
- Kể chuyện một cách hồn nhiên, chân thành, say sưa, sôi nổi.
- Nói to những điều mà người ta chỉ nghĩ hay ít nghĩ. 
Tác giả khắc hoạ khá chân thực sinh động bức chân dung đẹp đẽ về anh thanh niên, sống có lý tưởng vui vẻ, thích giao tiếp, chu đáo với mọi người.
?)Từ đó em cảm nhận được những nét đẹp nào về anh thanh niên?
- HS nêu cảm nhận, GV khái quát, chốt :
- GV: Giữa thiên nhiên im ắng hắt hiu, giữa cái lặng lẽ của Sa Pa vẫn vang lên những âm thanh trong sáng, vẫn ánh lên những sắc màu lung linh, lan toả hơi ấm tình người và sự sống của những con người lao động như anh thanh niên. Đó là những vẻ đẹp thật giản dị nhưng cũng thật thiêng liêng với những khát vọng háo hức của con người lao động mới.
* GV: Điều gì đã giúp cho nhân vật chính hiện lên sinh động đậm nét hơn? 
 - Các nhân vật phụ: Có nhân vật xuất hiện trực tiếp, có nhân vật xuất hiện gián tiếp. 
?) Bác lái xe là người như thế nào?
- Là người sôi nổi có nhiều năm công tác, có nhiều kinh nghiệm.
- Góp phần làm nổi bật nhân vật chính.
- 32 năm chạy trên tuyến đường, hiểu tường tận Sa Pa.
- Qua lời kể của bác lái xe, cô gái và người đọc hồi hộp đón chờ sự xuất hiện của anh thanh niên.
-> GV chốt :



?) Từ những chi tiết viết về ông hoạ sĩ già, hãy nêu cảm nhận về ông?
  HS thảo luận, trả lời.
- Là một nguời từng trải cuộc sống và am hiểu nghệ thuật; lời nói, cử chỉ, thái độ của ông làm cho nhân vật chính hiện ra rõ nét hơn, đồng thởi lại khơi gợi thêm nhiều khía cạnh ý nghĩa về cuộc sống, về nghệ thuật.
- Ngay phút đầu gặp anh thanh niên, bằng sự từng trải nghề nghiệp và niềm khát khao của người vnghệ sỹ đi tìm đối tượng của nghệ thuật, ông đã xúc động bối rối vì hoạ sỹ đã bắt gặp một điều thật ra ông vẫn ao ước được biết.
- Là người từng trải, khát khao nghệ thuật.
- Nhạy cảm, thâm trầm sâu sắc.
?) Em hiểu về sự “nhọc quá” của ông hoạ sĩ như thế nào?
- Trước chàng trai trẻ đáng yêu, ông hoạ sĩ bỗng thấy như “nhọc quá” vì những điều làm cho người ta suy nghĩ về anh
?) Suy nghĩ này của ông hoạ sĩ có tác dụng gì trong truyện?
- Chi tiết này giúp cho nhân vật chính hiện lên rõ nét hơn.
- GV khái quát, chốt :




?) Suy nghĩ của cô gái trẻ để lại cho người đọc ấn tượng gì?
- Một kỹ sư trẻ vừa mới ra trường, xung phong lên miền núi heo hút công tác.
- Hồn nhiên, ý tứ kín đáo
?) Cô gái không chỉ nhận ở anh thanh niên một bó hoa mà còn nhận được một bó hoa nào khác nữa?
- Tìm thấy lẽ sống hướng đi cho mình.
- Bó hoa tinh thần, sự háo hức và mơ mộng.
?) Tại sao cô gái lại có trạng thái “dạt lên ấn tượng hàm ơn”?
- Những thu lượm bổ ích phong phú tươi non về nhận thức, tâm hồn, hiểu con đường cô đang đi tới, yên tâm và vững tin vào quyết định mà cô đã lựa chọn.
- Sức toả sáng của nhân vật chính (anh thanh niên) giúp cô có sức mạnh, vững tin hơn bước tiếp con đường mình đã chọn.
-> GV chốt :





?) Trong truyện, chi tiết từ chối làm mẫu vẽ của anh thanh niên gợi cho người đọc suy nghĩ gì? 
HS thảo luận, trả lời.
- Sự từ chối làm mẫu vẽ của anh thanh niên còn mở ra trước mắt người đọc cả đội ngũ những người tri thức cống hiến thầm lặng.
- Ông kỹ sư vườn rau Sa Pa ngày này sang ngày khác rình xem ong thụ phấn cho su hào như thế nào để cứ thế đi thụ phấn cho từng cây su hào cho củ ngọt hơn, to hơn.
- Anh cán bộ nghiên cứu sét “Mười một năm không một ngày xa cơ quan, không đi đến đâu mà tìm vợ”.
?) Từ đó em có nhận xét gì về nhóm các nhân vật xuất hiện một cách gián tiếp?
- Họ đang ngày đêm lao động miệt mài, cống hiến thầm lặng, hy sinh cả tuổi trẻ hạnh phúc cá nhân, góp phần xây dựng đất nước.
Hoạt động 3 (5’)
?) Nhan đề của tác phẩm là “Lặng lẽ Sa Pa”. Theo em, Sa Pa có lặng lẽ không?
- Đằng sau cái sự lặng lẽ của Sa Pa là sự sôi động của những con người lao động mới đang ngày đêm miệt mài, âm thầm, lặng lẽ cống hiến, xây dựng Tổ quốc.
?)Tại sao tất cả các nhân vật trong văn bản đều không được gọi tên cụ thể?
Gọi chung chung như vậy nhằm khắc hoạ rõ chủ đề truyện: họ là những con người bình thường, giản dị không tên tuổi, họ ngày đêm lao động làm việc, hi sinh tuổi trẻ, gia đình, hạnh phúc (cống hiến thầm lặng). vì lợi ích của đất nước, vì cuộc sống của mọi người.  
?) Sự xuất hiện của tất cả các nhân vật có tác dụng như thế nào đối với nhân vật chính?
Sự xuất hiện các nhân vật khác làm nổi bật khắc hoạ rõ nét nhân vật chính được soi rọi từ nhiều phía.
?) Có ý kiến cho rằng truyện ngắn như một bài thơ giàu chất trữ tình. ý kiến của em ?
* Chất trữ trình :
- Những đoạn văn tả cảnh thiên nhiên đẹp đẽ thơ mộng : cảnh nắng lên, những cây thông = bạc, rừng cây bó đuốc.
- Vẻ đẹp c/s một mình ngày đêm giữa thiên nhiên lặng lẽ của anh TN mà đầy sức sống, không cô đơn.
- Chất trữ tình toát lên chủ yếu từ nội dung truyện : Vẻ đẹp cuộc gặp gỡ tình cờ của 3 n/v để lại bao xúc động trong kẻ ở người đi và những dịnh vị cho người đọc suy nghĩ về cuộc sống, về con người, về nghệ thuật, những nét giản dị đáng mến của n/v anh TN, những câu chuyện anh kể, những  t/cảm cxúc mới  nảy nở trong hoạ sĩ và cô kỹ sư.
?) Ngoài chất trữ tình truyện còn hấp dẫn người đọc bởi những yếu tố NT nào?
?) Từ đó em cảm nhận được những nét đặc sắc nào về ND và NT của VB?



- GV gọi 1 HS đọc ghi nhớ (SGK)
Hoạt động 4 (5’)
GV yêu cầu HS thực hiện theo sgk
HS viết, HS + Gv nhận xét, cho điểm
	I. Giới thiệu chung.
  1.Tác giả: Nguyễn Thành Long 
(1925- 1991)
- Quê : huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
- Ông sáng tác từ thời kì kháng chiến chống Pháp.
- Là nhà văn chuyên viết truyện ngắn và kí.
- Tác phẩm: Bát cơm cụ Hồ (1955), Những tiếng vỗ cánh (1967), Lí Sơn mùa tỏi (1980)









2. Tác phẩm:
  - Viết 1970 sau chuyến đi thực tế ở Lào Cai, in trong tập “Giữa trong xanh” ( 1972).





II. Đọc – hiểu văn bản:
1. Đọc – chú thích:
 a. Đọc, kể tóm tắt: 







b. Chú thích (Sgk)

2. Kết cấu, bố cục:
- Thể loại: Truyện ngắn.
- Phương thức biểu đạt: Tự sự + miêu tả + biểu cảm, lập luận.
- Bố cục: 3 phần



















3. Phân tích văn bản:
  a. Nhân vật anh thanh niên:



















































































































- Anh thanh niên là người lao động mới  đầy lòng tin yêu cuộc sống, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tận tâm, tận tụy với mọi người, khiêm tốn, thành thực,  sống có trách nhiệm với bản thân và biết sống có ích cho đời. 





b. Các nhân vật khác:
* Nhân vật xuất hiện trực tiếp:









+ Bác lái xe: Là người sôi nổi, dành cho anh thanh niên tình cảm quý mến như là chỗ thân tình. 
+ Ông hoạ sĩ già:


























- Vẻ đẹp của anh thanh niên đã khơi dậy trong ông biết bao cảm xúc và suy nghĩ khiến ông quên đi tuổi tác để tiếp tục lao động nghệ thuật sáng tạo. 
+ Cô kỹ sư trẻ:



















- Cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên đã bừng dậy trong cô những tình cảm lớn lao cao đẹp  giúp cô đánh giá đúng hơn 
mối tình nhạt nhẽo mà cô từ tỏ và yên tâm với con đường mà cô đã chọn.                                                       




* Nhân vật xuất hiện gián tiếp:









- Ông kĩ sư ở vườn rau, anh cán bộ nghiên cứu sét cùng với anh thanh niên - họ tạo thành thế giới những con người ngày đêm lao động miệt mài, cống hiến thầm lặng cho Tổ quốc.
4. Tổng kết:






















a. Nội dung:
- Truyện khắc họa và ca ngợi vẻ đẹp của con người lao động mới: cống hiến cho đời một cách âm thầm lặng lẽ, những con người có lý tưởng sống đẹp chấp nhận vị trí công tác khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
b. Nghệ thuật:
- Tạo tình huống truyện tự nhiên, tình cờ, hấp dẫn
- Xây dựng đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm.
- Nghệ thuật miêu tả cảnh thiên nhiên đặc sắc, miêu tả nhân vật với nhiều điểm nhìn. 
- Kết hợp tự sự, miêu tả, biểu cảm, 
bình luận
- Tạo chất trữ tình trong tác phẩm truyện
- Khắc hoạ tính cách của nhân vật: qua lời nói, cử chỉ, việc làm, suy nghĩ
c. Ghi nhớ: (SGK)
III. Luyện tập:
 Viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về nhân vật anh thanh niên.


V. Hướng dẫn học ở nhà và CB cho bài sau: (3’) 
-  Đọc lại đoạn trích và tóm tắt, phân tích VB, học bài, Thuộc lòng ghi nhớ.
- Soạn bài: "Chiếc lược ngà"-> Đọc kĩ đoạn trích và tóm tắt, sưu tầm tư liệu về nhà văn Nguyễn quang Sáng.
- Ôn lại kiến thức về các PC hội thoại, từ nhữ xưng hô trong TV, cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp để giờ sau ôn tập.
   E. Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 23/ 11/ 2014
Ngày giảng :…/11/2014                                                              TiÕt: 68
Tiếng Việt:
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
A- Mục tiêu:
  1. Kiến thức: - Qua giờ cho học sinh ôn lại kiến thức về phương châm hội thoại, xưng hô trong hội thoại, lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp.
                       - Kiểm tra việc vận dụng kiến thức vào bài viết cụ thể.
  2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng khái quát một số kiến thức tiếng Việt đã học về phương châm hội thoại, xưng hô trong hội thoại, lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp.
 - KNS: - Suy nghĩ, đưa ra ý kiến cá nhân về cách sử dụng các phương châm hội thoại, sử dụng từ ngữ xưng hô trong hội thoại, sử dụng lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp, sử dụng từ ngữ TV để nói, viết. 
 - Giao tiếp, ứng xử: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về cách khái quát, tổng hợp kiến thức TV cho dễ nhớ, dễ vận dụng.
  3. Thái độ: Bảo vệ sự trong sáng của Tiếng Việt và ý thức ôn tập TV
B- Chuẩn bị: 
        + GV : SGK, SGV,  sưu tầm bài tập, soạn giáo án, bảng phụ.
        + Học sinh : ôn lại kiến thức đã học, bảng phụ.
C- Phương pháp:
  - Đặt câu hỏi, ôn luyện, hệ thống bài tập, thảo luận nhóm, tích hợp, thực hành.
D-Tiến trình giờ dạy:
   I. Ổn định tổ chức: (1’)
  II. Kiểm tra bài cũ : ( Kết hợp kiểm tra khi ôn tập).
  III. Bài mới:
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1( 12’)
 * PP vấn đáp, kt động não.
- GV treo bảng phụ có ô trống, cho Hs điền ND.
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng điền. 
- Hs nhận xét, Gv bổ sung
- GV yêu cầu học sinh trình bày các khái niệm về các PC hội thoại. 











- GV yêu cầu HS  kể 1 tình huống giao tiếp trong đó 1 số phương châm hội thoại không được tuân thủ.
- HS thảo luận nhóm bàn.
- Đại diện nhóm phát biểu, Gv chốt.
- GV bổ sung một số tình huống giao tiếp ( sgv) và yêu cầu Hs nhận xét. 
VD truyện  Mất rồi không tuân thủ phương châm cách thức: nói năng không rõ ràng gãy gọn: người nghe hiểu sai, mơ hồ.
Hoạt động 2( 12’)
* pp vấn đáp,kt động não.
1. Đại từ xưng hô: 
- Tôi, tớ, chúng tôi, chúng tớ.
- Cậu, bạn: các cậu, các bạn.
- Nó, hắn: chúng nó, bọn hắn..
2. Dùng chỉ quan hệ họ hàng, chức vụ, nghề nghiệp.
- Em, anh, chị, chú, bác, cô, dì,…
- Thủ trưởng, giám đốc, cô giáo, bác sĩ,...
3. Danh từ chỉ người tên riêng.
Mai, Lan, Hoa, Hồng, Huệ,......
?) Khi xưng hô người nói phải chú ý tới điều gì?
   - Đặc điểm tình huống giao tiếp.
   - Đối tượng giao tiếp. 
  + Người trên: bác, anh, chị
  + Bạn bè: tớ, cậu, mình
  + Hội nghị: tôi, chúng tôi..
?) Trong tiếng Việt xưng hô thường tuân theo phương châm xưng khiêm hô tôn. Em hiểu phương châm đó như thế nào?
2 HS phát biểu, GV chốt :
- Xưng khiêm: người nói tự xưng một cách khiêm  nhường.
- Hô tôn: gọi người đối thoại một cách tôn kính. 
VD: Nói với người trên: Cháu chào bác ¹.
        Bài thơ Khóc Dương Khuê  của Nguyễn Khuyến, lời của chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn
* Từ ngữ xưng hô thời trước:
- Bệ hạ: từ dùng gọi vua, ý tôn kính. Tiểu nhân
- Bần tăng: nhà sư nghèo (tự xưng một cách khiêm tốn).
- Bần sĩ: kẻ sĩ nghèo. 
* Xưng hô hiện nay:
- Quý ông, quý bà, quý cô, quý anh 
Hoạt động 3 ( 15’)
 * pp vấn đáp, kt động não
?) Em hiểu thế nào là cách dẫn trực tiếp? Cách dẫn gián tiếp?

?) Dấu hiệu nhận biết?
  




- HS đọc yêu cầu BT2/190, chỉ ra yêu cầu : 
   + Chuyển lời đối thoại thành lời dẫn gián tiếp.
   + Phân tích những thay đổi về từ ngữ trong lời dẫn gián tiếp so với lời đối thoại
HS thảo luận nhóm.  Đại diện phát biểu. GV nhận xét, bổ sung. 
	I. Các phương châm hội thoại:
1. Nội dung các phương châm hội thoại:
 - PC về lượng: Khi giao tiếp cần nói có nội dung, nội dung lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu giao tiếp (không thừa, không thiếu).
 - PC về chất: Khi giao tiếp không nói những điều mà mình tin là không đúng hay không có bằng chứng xác thực.
 - PC quan hệ: Nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.
 - PC cách thức: Cần nói ngắn gọn rành mạch. tránh cách nói mơ hồ.
- PC lịch sự: Cần chú ý đến sự tế nhị, khiêm tốn, tôn trọng người khác (người đàm thoại)
2. Bài tập: Xác định tình huống phương châm hội thoại.









II. Xưng hô trong hội thoại:
1. Các từ ngữ xưng hô trong tiếng Việt: 
 - Dùng đại từ xưng hô. 
- Dùng danh từ chỉ quan hệ họ hàng, chức vụ, nghề nghiệp.
 - Dùng danh từ chỉ tên riêng.




2. Cách dùng các từ ngữ xưng hô:
- Người nói cần căn cứ vào đối tượng và  đặc điểm của tình huống giao tiếp để xưng hô cho thích hợp.





- Khi xưng hô cần tôn trọng, khiêm tốn với  người nghe.















III. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. 
1. Khái niệm:
 
2. Dấu hiệu:
- Trực tiếp: dấu hai chấm và dấu ngoặc kép. 
 - Gián tiếp: không có dấu ngoặc kép và trước lời dẫn có từ rằng, là.
3. Bài tập:
   Vua QuangTrung hỏi Nguyễn Thiếp là: quân Thanh kéo sang, nếu nhà vua mang (quân) binh ra đánh thì khả năng thắng hay thua.
   Nguyễn Thiếp trả lời rằng bây giờ trong nước trống không, lòng người tan rã, quânThanh ở xa tới đây, không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, nhà vua đi chuyến này, chỉ không quá mười ngày là quân Thanh sẽ bị dẹp tan.
* Những thay đổi về từ ngữ: 



	
	Trong lời đối thoại
	Trong lời dẫn gián tiếp

	Từ xưng hô
	Tôi (ngôi thứ nhất)
Chúa công (ngôi thứ hai)
	Nhà vua ( ngôi thứ ba)
Vua Quang Trung (ngôi thứ ba)

	Từ chỉ địa điếm
	đây
	(tỉnh lược)

	Từ chỉ thời gian
	Bây giờ
	Bấy giờ


IV. Củng cố: (2’) Gv khái quát nội dung bài ôn tập.
V. Hướng dẫn học ở nhà và CB cho bài sau: (3’) 
- Nhắc nhở học sinh ôn tập lại toàn bộ kiến thức từ vựng TV đã học.
- Xem lại những kiến thức về từ vựng : trường từ vựng, từ mượn, từ Hán Việt, Các biện pháp tu từ -> Chuẩn bị kiểm tra 1tiết Tiếng Việt.
- Giờ sau đem vở viết văn để viết bài TLV số 3. 
E- Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 23/ 11/ 2014
Ngày giảng :…./11/2014                                                              TiÕt: 69, 70

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3 - VĂN TỰ SỰ

A. Mục tiêu: Giúp HS:
     1. Kiến thức:  - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực hành viết một bài văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận.
    2. Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng viết văn bản tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm, yếu tố nghị luận có bố cục hoàn chỉnh, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, hấp dẫn.
   - Kĩ năng sống: - Rèn kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo trong quá trình viết bài.
   3. Thái độ: - Giáo dục ý thức sưu tầm, nghiên cứu, tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo khi làm bài. 
B. Chuẩn bị:
  1. Giáo viên: Đề bài, đáp án, biểu điểm.
  2. Học sinh: Vở viết văn
C. Phương pháp:
    - Ra đề, HS làm bài.
    - Phương pháp thực hành
D.Tiến trình giờ dạy:
        I- ổn định tổ chức: (1’)
      II- Kiểm tra bài cũ: ( 1')   Kiểm tra vở viết của hs.
      III- Bài mới:
   I. Mục đích của đề kiểm tra:
 - Củng cố, khắc sâu cho HS kiến thức về văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận.
 - HS biết vận dụng kiến thức về tính liên kết trong VB, bố cục một VB, tính mạch lạc của VB để làm bài văn tự sự.  
- Rèn kĩ năng tạo lập một VB hoàn chỉnh, kĩ năng làm bài văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận.
II. Hình thức đề kiểm tra:
  - Đề kiểm tra tự luận.
  - Cách thức tổ chức : cho học sinh làm bài kiểm tra tự luận trong thời  gian 90 phút.
III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra:

	Tên chủ đề (ND, chương...
	Nhận biết
	Thông hiểu
	            Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp thấp        
	Cấp cao
	

	 Chủ đề:
- yếu tố miêu tả  và yếu tố nghị luận trong văn tự sự
	
	Hiểu được vai trò của yếu tố miêu tả và nghị luận trong văn tự sự.
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm:
	Số câu: 
Số điểm:
	Số câu: 1
Số điểm:2
	
	
	

	Tập làm văn
 Chủ đề:
Văn tự sự
Kể chuyện tưởng tượng
- Nội dung bài: “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”
- Sử dụng yếu tố miêu tả, yếu tố biểu cảm và yếu tố nghị luận trong văn tự sự ăn tự sư
	
	
	
	- Kĩ năng viết một bài văn tự sự kể về cuộc gặp gỡ, trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”.
	

	Số câu: 
Số điểm:
	Số câu: 
Số điểm:
	Số câu: 1
Số điểm:2
	Số câu: 
Số điểm:
	Số câu: 1
Số điểm: 8
	Số câu: 2
Số điểm:10

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
	
	Số câu: 1
Số điểm:2
20%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 8
80%
	Số câu: 2
Số điểm: 10
100%



IV. Biên soạn câu hỏi theo ma trận:
       Đề bài: 
Câu 1: Vai trò của yếu tố miêu tả và nghị luận trong văn tự sự?
 Câu 2: Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của Phạm Tiến Duật. Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ đó.
V. Hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm:
Câu1: ( 2 điểm)
- Đúng mỗi ý cho 1 điểm:
+Yếu tố miêu tả giúp tái hiện ý nghĩ , cảm xúc của nhân vật, qua đó nhân vật hiện lên một cách sinh động ( 1 điểm)
+ Trong văn bản tự sự để người đọc (người nghe) phải suy nghĩ về một vấn đề nào đó, người viết (kể) và nhân vật có khi nghị luận bằng cách nêu lên ý kiến, nhận xét, cùng các lí lẽ, dẫn chứng. Nội dung đó thường được diễn đạt bằng hình thức lập luận làm câu chuyện thêm phần triết lí.( 1 điểm)
* Mức tối đa: (2,0 điểm) Trả lời đầy đủ chính xác hai ý trên, mỗi ý 1đ. 
* Mức chưa tối đa: (1 điểm) trả lời được ý nào tính điểm ý đó 
* Mức không đạt: Trả lời không chính xác hoặc không trả lời.
Câu 2: ( 8 điểm)
        * Yêu cầu về nội dung:
- Kiểu bài: Tự sự (Có kết hợp miêu tả + biểu cảm + nghị luận)
- Nội dung : Kể lại cuộc gặp gỡ giưa mình với người lính lái xe trong tác phẩm.
       Bài viết cần nêu được các ý cơ bản sau: 
1. Mở bài:
- Sáng tạo tình huống gặp gỡ.   
2. Thân bài:
- Giới thiệu nhân vật người lính lái xe.
- Bắt đầu cuộc đối thoại
- Cháu chào ông ...
- Ông mỉm cười 
- Đúng cháu ạ
Thưa ông....
 	Theo các ý: 
+ Hiện thực gian khổ, khốc liệt
+ Hình ảnh người lính lái xe và những phẩm chất cao đẹp.
- Nhân vật bám theo ý thơ trong bài thơ để kể xen bộc lộ nội tâm và bình luận.
- Nhân vật tôi xen suy nghĩ, tình cảm của mình. 
3. Kết bài:
- Kết thúc cuộc trò chuyện: Lí do, thời gian, lời tạm biệt.
- Suy nghi của tôi về thế hệ cha anh, về người lính lái xe, về trách nhiệm của bản thân đối với quá khứ.
* Yêu cầu về hình thức:
    - Bài viết có bố cục 3 phần, cân đối, hài hoà, các phần phải được phân biệt rõ rệt. 
    - Trình bày sạch, đẹp, chữ viết rõ ràng, không sai về dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả.
    - Lời văn rõ ràng, mạch lạc, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc..
    -  Các câu, đoạn văn chính xác, sinh động, hấp dẫn, trong sáng, mạch lạc và liên kết chặt chẽ với nhau.
2. Biểu điểm:
  
	Bố cục
	Nội  dung
	Biểu điểm

	
Mở bài
	    Giới thiệu tình huống gặp gỡ (thời gian, không gian, địa điểm, nhân vật).
- Có thể là: Nhân ngày 22- 12, trường em tổ chức kỷ niệm ngày Thành lập Quân đội nhân dân (ngày Quốc phòng toàn dân) có mời đoàn cựu chiến binh đến thăm trường. Em được nghe người chiến sĩ lái xe Trường Sơn trong đoàn đại biểu đó kể chuyện. 
- Đêm thơ Phạm Tiến Duật được tổ chức tại nhà văn hoá mà em đến tham gia, tình cờ em gặp một vị khách mời, người đó chính là anh lính lái xe Trường Sơn năm xưa trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
- Ấn tương chung về buổi gặp gỡ.
	0,5 điểm













	
Thân  bài
	Ý1: Người lính lái xe Trường sơn kể chuyện.
Nhân vật”tôi” giữ vai trò gợi chuyện, đánh giá làm rõ ý nghĩa câu chuyện.
+ Những gian khổ mà người lính lái xe phải chịu đựng: sự khốc liệt của chiến tranh, kính xe vỡ, xe bị tàn phá nặng nề…
+ Những phẩm chất cao đẹp của người lính: dũng cảm, hiên ngang, lạc quanvà có chút ngang tàn của nghề nghiệp, trẻ trung nhưng  sống có lí tưởng, có trách nhiệm với tổ quốc.
Ý 2: Sự khâm phục, yêu mến, kính trọng của nhân vật”tôi”.
	2,0 điểm. 


1,5 điểm


1,5 điểm



2,0 điểm.

	Kết bài
	- Cuộc chia tay và ấn tượng trong lòng nhân vật tôi về người lính của nhân vật  tôi.
- Suy nghĩ  về người lính lái xe, về thế hệ cha anh.
	0,25 điểm.

0,25 điểm


 *Tiêu chí cho 3 phần bài viết – 6,0đ
1. MB: 0,5đ
- Mức tối đa: HS biết cách giới thiệu tình huống gặp người lính có sự sáng tạo 
- Mức chưa tối đa ( 0,25đ) : HS biết cách giới thiệu về tình huống nhưng chưa hay/ còn mắc lỗi về diễn đạt, dùng từ.
- Không đạt: lạc đề/ MB không đạt yêu cầu, sai cơ bản về nội dung câu chuyện, hoặc không có MB.
      2. TB: 5,0 điểm
- Mức tối đa: HS biết cách kể trình tự của câu chuyện ( Sự việc diễn ra từ bao giờ ? xảy ra ở đâu ? xảy ra ntn ? Kết quả ra sao ?)   có kịch tính / có sự sáng tạo ; kể mạch lạc, hành văn trong sáng. 
- Mức chưa tối đa  : HS biết kể trình tự của câu chuyện nhưng viết chưa thuyết phục, chưa tạo được kịch tính cho truyện, bài còn kể sơ sài.
- Không đạt: lạc đề/  nội dung câu chuyện không đúng yêu cầu của đề bài
3. KB: 0,5đ
- Mức tối đa: HS biết cách KB hay/ tạo ấn tượng/ có sự sáng tạo theo các cách kết đóng hoặc kết mở.
- Mức chưa tối đa ( 0,25đ) : HS biết KB đạt yêu cầu / còn mắc lỗi về diễn đạt, dùng từ.
- Không đạt: lạc đề/ KB không đạt yêu cầu, sai cơ bản về nội dung câu chuyện, hoặc không có KB.
* Các tiêu chí khác – 2,0 đ
1. Về hình thức: 0,5 điểm
- Mức tối đa: HS viết bài văn có đủ 3 phần ( MB, TB, KB), biết tách đoạn trong TB một cách hợp lí, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp, có thể mắc một số ít lỗi chính tả.
- Không đạt: HS chưa hoàn thiện bố cục bài viết, cả phần TB có một đoạn văn, chữ viết xấu, không rõ ràng, mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu hoặc HS không làm bài.
2. Sáng tạo: 1,0 đ
- Mức đầy đủ: HS đạt được 3 các yêu cầu sau: 1)  câu văn gọn, rõ, hành văn trong sáng. 2) Biết sử dụng yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm hay, thuyết phục. 3) Truyện kể có tình huống, có kịch tính.
- Mức chưa đầy đủ ( 0,5 đ): HS đạt được 2 trong số  các yêu cầu trên
              - Mức không đạt: GV không nhận ra được những yêu cầu trên thể hiện trong bài viết của HS hoặc HS không làm.
3, Lập luận: 0,5đ
- Mức tối đa: HS biết cách lập luận chặt chẽ, phát triển ý tưởng đầy đủ theo một trật tự logic giữa các phần: MB, TB, KB; thực hiện khá tốt việc liên kết câu, đoạn trong bài. 
- Không đạt: HS không biết cách lập luận , các phần: MB, TB, KB rời rạc, không biết cách phát triển ý ở TB, các ý trùng lặp, sắp xếp lộn xộn, thiếu định hướng hoặc không làm bài.
 *  Học sinh viết bài: ( 84')
           - Phải lập dàn ý.
           - Theo 4 bước của quá trình tạo lập văn bản.
IV. Củng cố: ( 2’)  -  GV thu bài về nhà chấm.
         - Nhận xét giờ làm bài của hs.
V. Hướng dẫn học ở nhà và CB cho bài sau: (3’) 
- Tiếp tục ôn luyện về văn tự sự, thực hành các đề còn lại.
- Chuẩn bị bài: Người kể chuyện trong văn bản tự sự -> Đọc và tìm  hiểu trước các ngữ liệu trong bài học, xem trước các BT.
E- Rút kinh nghiệm:
                                                                                    Tổ phú  duyệt....../11/2014
                                                                            

                                                                                          Vũ Thị Nhung

GV: Nguyễn Thị Quyền                          318                       Trường THCS Hưng Đạo
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